
Lời mở đầu

Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Đối với bất cứ một chế độ xã hội nào, thuế luôn là công cụ để huy động nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi tiêu vào các mục tiêu kinh tế và chỉ tiêu cho bộ máy Nhà nước đó. Từ những năm 1986, cùng với công cuộc cải cách nền kinh tế Việt Nam, hệ thống thuế Việt Nam đã được nghiên cứu và đến năm 1990 một hệ thống thuế mới được hình thành bao gồm hệ thống chính sách thuế và hệ thống quản lý thuế. Cùng với sự ra đời của hệ thống thuế mới, luật thuế GTGT cũng được nghiên cứu, thử nghiệm và đến ngày 01/01/1999 Luật thuế có hiệu lực thi hành thay thế luật thuế doanh thu và được xem là một bước đột phá có tính chất quyết định trong công cuộc cải cách thuế bước 2 của Việt Nam. Tuy nhiên, do điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay đang còn nhiều yếukém, hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, ý thức chấp hành luật thuế chưa cao… vì thế, việc thực hiện luật thuế mới cũng như công tác quản lý thu thuế đang còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ.  

Gần 10 năm thực hiện Luật thuế GTGT, cùng với sự nỗ lực của ngành thuế, chúng ta đã thu được những thành công bước đầu đó là: khắc phục được thu trùng lặp của thuế doanh thu, giảm được nhiều mức thuế suất xuống còn 3 mức thuế suất tạo thuận lợi cho công tác quản lý đồng thời hạn chế được một phần vấn đề trốn lậu thuế…

Tuy có những thành công bước đầu, nhưng do thuế GTGT là loại thuế mới, lần đầu tiên được đưa vào áp dụng ở Việt Nam, trong đó có những nội dung quy định khác với Luật thuế doanh thu trước kia và cũng không hoàn toàn giống như thuế GTGT của các nước khác. Chính vì vậy, mà vấn đề quản lý thuế GTGT cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đây là những hạt nhân của nền kinh tế thị trường. Những doanh nghiệp này rất năng động trong sản xuất kinh doanh, luôn luôn đầu tư vào những lĩnh vực mới kiếm được nhiều lợi nhuận: đây cũng là nguồn thu thuế quan trọng của NSNN. Tuy nhiên, đây lại là khu vực bị thất thu thuế cao nhất. Do yêu cầu bức xúc của thực tiễn, trong quá trình thực tập tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ cùng với những kiến thức đã được lĩnh hội ở trường và sự giúp đỡ của cô giáo - Thạc sĩ Đỗ Thuỳ Giao, các cô chú cán bộ thuế ở Cục thuế tỉnh Phú Thọ, em đã tìm hiểu nghiên cứu công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng và chọn đề tài “Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ”.
Mục đích của đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị để công tác quản lý thu thuế GTGT được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ và kịp thời về cho NSNN. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1:  Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh 

 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài  Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.

Chương 1

Một số vấn đề về thuế giá trị gia tăng và sự cần thiết 

phảI tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế giá trị gia tăng.

1.1.1.1. Khái niệm

Thuế giá trị gia tăng (thường được gọi tắt theo tiếng Anh là VAT -Value added Tax), là một loại thuế đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh qua mỗi khâu của quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tổng số thuế tính được qua các khâu bằng chính số thuế tính trên giá bán cuối cùng  cho người tiêu dùng
Thuế GTGT do các cơ sở sản xuất - kinh doanh hàng hoá dịch vụ nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng phải trả cho người bán. Người tiêu dùng là người chịu thuế

Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào thu nhập cua người tiêu dùng nhằm động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng

1.1.1.2. Đặc điểm

Thuế GTGT là một loại thuế gián thu và theo đúng như tên gọi nó là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ qua mỗi khâu của quá trình sản xuất, lưu thông.

- Đây là loại thuế điều tiết lên thu nhập của đối tượng chịu thuế một cách gián tiếp thông qua cơ chế giá cả hàng hoá, dịch vụ mà họ sử dụng. Đây cũng là chính sách thuế tốt xét về mặt “trách nhiệm chính trị”. 

Đối tượng chịu thuế là những người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Họ là người gánh chịu toàn bộ số thuế mà hàng hoá họ tiêu dùng bị điều tiết, số thuế này sẽ được nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ cộng vào giá bán hàng thông qua cơ chế giá thanh toán. Người cung cấp hàng hoá, dịch vụ thuộc diện điều tiết của luật thuế chỉ là những người nộp hộ. 

- Đối tượng điều chỉnh của Thuế GTGT là vô cùng rộng, được áp dụng rộng rãi đối với mọi tổ chức, cá nhân, có tiêu dùng hoặc cung ứng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, chỉ có một số ít đối tượng không thuộc diện chịu thuế đó là: sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi của nông dân tự sản xuất, tự bán ra, sản phẩm muối, các dịch vụ không mang tính chất kinh doanh vì lợi nhuận, các dịch vụ công cộng, dịch vụ y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thông tin đại chúng...

Do đối tượng điều chỉnh của Thuế GTGT là vô cùng lớn cho nên tác dụng của nó trong việc tập trung nguồn tài chính cho NSNN là rất lớn.

- Thuế GTGT là loại thuế gián thu nên nó cũng mang tính chất luỹ thoái, do đó nó không đảm bảo được sự công bằng giữa người nộp thuế.

- Một đặc điểm quan trọng của Thuế GTGT là cho chi sản phẩm có trải qua bao nhiêu giai đoạn thì tổng số thuế phải nộp cũng không thay đổi. Đó chính là số thuế mà người tiêu dùng cuối cùng phải trả. 

 Eq \a(Tổng VAT phải nộp, cho một sản phẩm)  = Thuế suất x  eq \a(Giá mua của người, tiêu dùng cuối cùng) 
Thuế GTGT ở mỗi khâu nhiều hay ít tuỳ thuộc vào GTGT ở khâu đó, vì vậy Thuế GTGT không làm tăng giá đột biến khi sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn sản xuất, lưu thông, cung ứng dịch vụ nên không gây xáo trộn lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thuế GTGT là loại thuế mang tính trung lập cao, xét về cơ bản, Thuế GTGT không can thiệp sâu vào mục tiêukhuyến khích hay hạn chế sản xuất kinh doanh, cng ứng dịch vụ, tiêu dùng theo ngành nghề cụ thể, không gây phức tạp trong việc xem xét từng mặt hàng, ngànhnghề, có thuế suất chênh lệch nhau nhiều, không khuyến khích việc hội nhập dn theo chiều dọc để tránh thuế. Mục tiêu của Thuế GTGT không phải để trực tiếp điều chỉnh sự chênh lệch vì thu nhập hay thuế suất như thuế thu nhập, thuế thuế suất. Vì vậy Thuế GTGT  thường ít  mức thuế suất, số đối tượng được miễn giảm rất hạn chế, đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng và ít gây sự rối loạn hay méo mó.

1.1.2: Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế

1.1.2.1:Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế GTGT: là hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng ở Việt Nam (tiêu dùng cho sản xuất và cho sinh hoạt) không kể hàng hoá dịch vụ được sản xuất, cung ứng từ trong nước hay nhập khẩu. Điều này có nghĩa là thuế GTGT tính cho các hàng hoá dịch vụ:

- Được sản xuất và tiêu dùng trong nước.

- Được nhập khẩu và tiêu dùng trong nước

- Được tiêu dùng nội bộ.

- Được mua, bán dưới mọi hình thức, bao gồm cả trao đổi bằng hiện vật (không thanh toán bằng tiền)

Xuất phát từ các mục đích ưu đãi khác nhau, theo quy định của pháp luật về thuế GTGT hiện hành có 28 nhóm hàng hoá dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT, các hàng hoá dịc vụ này có các đặc điểm sau:

· Là sản phẩm hàng hoá dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu toàn xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất văn hoá không ngừng nâng cao

· Là sản phẩm của một số ngành sản xuất kinh doanh trong những diều kiện khó khăn phụ thuọoc thiên nhiên

· Là sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của toàn xã hội  không vì mục tiêu lợi nhuận

· Là sản phẩm hàng hoá dịch vụ mà theo thông lệ quốc tế không tính thuế GTGT

· Là sản phẩm dịch vụ được ưu đãI vì mang tính xã hội, tính nhân đạo cao

· Là các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước quy định không thu thuế GTGT

1.1.2.2: Đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế GTGT: Tất cả các tổ chức, cá nhân, có sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT là đối tượng nộp thuế GTGT. Cụ thể đối tượng nộp thuế GTGT  gồm:



- Các tổ chức kinh doanh, không phân biệt thành phần kinh tế, là dn trong nước hay doanh nghiệp có vốn đấu tranh nước ngoài, là doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp ngoài quốc doanh, là hợp tác xã hay bất cứ một đơn vị kinh tế trực thuộc bất kỳ tổ chức nào có hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hoá, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT.


- Các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT.

1.1.3: Căn cứ tính thuế GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và các mức thuế suất

1.1.3.1: Giá tính thuế

Giá tính thuế là căn cứ quan trọng để xác định số thuế GTGT phải nộp

- Giá tính thuế: Theo quy định điều 7 luật thuế GTGT, giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ là giá ghi trên hoá đơn chưa tính thuế 

- Đối với hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước thì giá tính thuế là giá thanh toán (hoặc giá bán ra) chưa có thuế.

- Đối với hàng hoá nhập khẩu, giá tính thuế là giá nhập khẩu tại cửa khẩu nước nhập cộng với thuế nhập khẩu (giá CIF + thuế nhập khẩu).

- Hàng hoá dùng để biếu tặng, tiêu dùng nội bộ thì giá tính thuế là giá hàng hoá tương đương từng loại trên thị trường.

- Đối với tiền thu từ hoạt động cho thuê tài sản, giá tính thuế là số tiền thu được từng kỳ hoặc ứng trước, trả trước.

- Đối với hàng hoá trả góp, giá tính thuế là giá hàng hoá trả 1 lần, đơn vị hàng hoá gia công, giá tính thuế là số tiền thu được từ gia công hàng hoá bao gồm: Tiền thuê gia công cộng với chi phí nguyên vật liệu.

- Đối với một số chứng từ thanh toán đã bao gồm cả thuế thì giá tính thuế được xác định như sau:

Giá tính thuế GTGT  =  eq \f(Giá thanh toán, 1 + Th/s(%) thuế GTGT) 
1.1.3.2: Các mức thuế suất
Có 3 mức thuế suất khác nhau :0%, 5%, 10% được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hoá dịch vụ ở các khâu sản xuất – kinh doanh trong nước hay nhập khẩu

Việc quy định các mức thuế suất khác nhau thể hiện chính sách điều tiết thu nhập  và hướng dẫn tiêu dùng đối với các loại hàng hoá, dịch vụ quy định cụ thể như sau: 

- Mức thuế suất 0%: Được áp dụng đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ không thuộc diẹn chịu thuế GTGT xuất khẩu

- Mức thuế suất 5%: Được áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cần khuyến khích hoặc cần ưu đãI

- Mức thuế suất 10% : là mức thuế phổ biến nhất, áp dụng cho các hàng hoá dịch vụ thông thường còn lại, không quy định trong các mức thuế suất 0% và 5% nói trên

1.1.4: Các phương pháp tính thuế GTGT:

Các cơ sở kinh doanh phải chọn một trong hai phương pháp: phương pháp khấu trừ và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Đối tượng áp dụng và thuế phải nộp được xác đinh theo từng phương pháp như sau:

1.1.4.1: Phương pháp khấu trừ thuế:

 Phương pháp khấu trừ thuế: áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, hạch toán đầy đủ thuế đầu ra, đầu vào. 

 Theo phương pháp này ta có cách tính VAT phải nộp như sau:

	Thuế GTGT phải nộp   =  Thuế GTGT đầu ra    –   Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


Trong đó:   

	Thuế GTGT đầu ra
	=
	Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ bán ra    
	x
	thuế suất thuế GTGT


Thuế  GTGT  đầu vào là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng hoá, dịch vụ hoặc trên chứng từ nộp thuế GTGTcủa hàng hoá dịch vụ nhập khẩu.

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Khấu trừ thuế đầu vào:

Khấu trừ thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế. Các hàng hoá mua vào là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến mua trực tiếp của người sản xuất bán ra 

Căn cứ để  xác đinh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là:


+ Số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá dich vụ ( Bao gồm cả TSCĐ ) dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

+ Số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu

+ Số thuế GTGT nộp thay cho phía nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.1.4.2: Phương pháp trực tiếp trên GTGT:

Đối tượng áp dụng: Các cá nhân sản xuất kinh doanh là người Việt Nam và các tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam chưa có điều kiện áp dụng chế độ kế toán hoá đơn chứng từ để nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

Theo phương pháp này cách tính thuế GTGT như sau:

Thuế GTGT phải nộp =  eq \a(GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế) x \a(Thuế suất thuế GTGT, tương ứng) 
Hoặc:

Thuế GTGT phải nộp =  ( eq \a(Giá thanh toán,\a( của hàng hoá, dịch vụ bán ra)) - \a(Giá thanh toán, \a(của hàng hoá-dịch vụ, mua vào tương ứng)) ) x  eq \a(Thuế suất thuế, GTGT tương ứng) 
Trong đó :


+ Doanh số của hàng hoá dịch vụ bán ra là giá bán thực tế bên mua phải thanh toán cho bên bán, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên mua phải trả


+ Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ bán ra được xác định bằng giá trị giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào

1.2. Khái quát về doanh nghiệp ngoài Quốc doanh và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoàI Quốc doanh 

1.2.1. Một số nét về tình hình phát triển của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh:

Những năm qua thực hiện đường lối đổi mới kinh tế khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh phát triển rất nhanh, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp, kể từ năm 2000, cùng với việc ban hành Luật doanh nghiệp thay thế Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân mỗi năm bình quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có khoảng 180 doanh nghiệp mới thành lập bao gồm Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DNTN. Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra, thể hiện trên các mặt sau đây:

- Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh phát triển là động lực khơi dậy mọi tiềm năng về vốn, ttri thức, lao động, đất đai,… trong nhân dân nhằm sử dụng các tiềm năng này vào mục đích phát triển kinh tế, điều này có ý nghĩa to lớn trong điều kiện hiện nay, các nguồn lực về vốn , kỹ thuật,… của Nhà nước còn rất han chế, phải tập tung vào những ngành, lĩnh vực mũi nhọn có tác dụng đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân, chưa thể thỏa mãn mọi nhu cầu của đời sống xã hội.

- Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh hầu như có quy mô nhỏ nhưng với ưu điểm năng động, nhậy bén, dễ dàng thích nghi với mọi biến động của nền kinh tế thị trường, dễ điều chỉnh mặt hàng, ngành nghề SXKD, luôn là khu vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm gần đây khoảng 18-19%. Trong đó, riêng sản xuất Công nghiệp luôn tăng trưởng cao nhất. Hàng năm khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh mà chủ yếu là các doanh nghiệp tạo ra khoảng 30% trên tổng GDP của nền kinh tế quốc gia.

- Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh phát triển đã và đang góp phần rất lớn trong việc tạo công ăn việc làm và thu nhập  cho người lao động, đặc biệt là tầng lớp người lao động giản đơn và có trình độ thấp. Khu vực doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với số lượng lớn hoạt động dưới hình thức là vệ tinh, khâu trung gian như: hoạt động dịch vụ hoặc gia công sản xuất hoặc đại lý tiêu thụ sản phẩm, hoăc sản xuất phục vụ cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, giúp cho các sn này làm ăn có hiệu quả hơn.

- Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh phát triển tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước, đã thúc đẩy việc hạch toán kinh doanh, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, hạ giá thành sản phẩm - điều mà trước đây rất trì trệ trong điều kiện chỉ có kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã.

- Phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh rất rộng từ thành thị tới nông thôn, chủ yếu tập trung vào các ngành thương mại, dịch vụ…. Góp phần mở rộng lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các vùng sâu, vùng xa …

1.2.2: Những đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp ngoài Quốc doanh có ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế :

Mọi cơ sở SXKD đều lấy mục tiêu lợi nhuận làm thước đo hiệu quả. Tuy nhiên ở nước ta phát triển sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Vì vậy vị trí và vai trò của mỗi thành phần kinh tế có khác nhau. Khu vực kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, còn các cơ sở SXKD thuộc thành phần kinh tế ngoài Quốc doanh chỉ lấy lợi nhuận là mục tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh ở nước ta còn có những đặc trưng riêng so với các khu vực kinh tế khác. Những đặc trưng này ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế thường là những thách thức hơn là thuận lợi. Cụ thể như sau:

- Đặc điểm về sở hữu: Đây là khác biệt cơ bản nhất giữa doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với doanh nghiệp Nhà nước và thành phần kinh tế tư bản Nhà nước. Toàn bộ vốn, tài sản của doanh nghiệp ngoài Quốc doanh đều thuộc sở hữu tư nhân. Chủ doanh nghiệp hoặc chủ cơ sở SXKD chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động SXKD và toàn quyền quyết định phương thức phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mà không chịu sự chi phối nào từ các quy định của Nhà nước hoặc từ cơ quan quản lý. Do đó, họ luôn tìm mọi cách để có thể đạt được lợi nhuận cao nhất.

- Đặc điểm về trình độ văn hoá, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ: So với những doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài thì phần lớn những người chủ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trình độ văn hoá chưa cao, chưa được đào tạo chính quy về các nghiệp vụ quản lý, trình độ chuyên môn chủ yếu là tự phát hoặc theo kinh nghiệm. Vì vậy, nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngoài Quốc doanh còn thấp, số đông các cơ sở kinh tế ngoài Quốc doanh hoạt động ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, mục đích chính là mua đi bán lại để hưởng chênh lệch giá, một số lượng nhỏ hoạt động ở lĩnh vực sản xuất thì đa số sử dụng máy móc thiết bị cũ kỹ, trình độ công nghệ thấp, trình độ quản lý không cao do đó năng suất lao động đạt thấp, chất lượng hàng hoá sản xuất không cao…

Theo quy định của pháp luật thì những người đủ 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự là có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, không yêu cầu về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, do đó, có nhiều cơ sở kinh doanh lợi dụng cho những người không có đủ trình độ văn hoá, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn kỹ thuật thậm chí kể cả những người đang trong thời kỳ cải tạo, nghiện hút… đứng tên chủ doanh nghiệp hoặc người điều hành doanh nghiệp.

- Đặc điểm về ý thức tuân thủ pháp luật: như trình bày ở trên, số đông chủ doanh nghiệp trình độ văn hoá chưa cao, do đó nhận thức về pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng rất thấp, biểu hiện rõ nhất là số đông cơ sở kinh doanh không thực hiện tốt chế độ kế toán, không thực hiện kê khai theo quy định.

Về nguyên tắc khi tiến hành sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tự nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về kinh doanh, nghĩa vụ thuế… nhưng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì ngược lại, họ cứ thành lập cơ sở kinh doanh, tiến hành kinh doanh đến khi kiểm tra phát hiện mới thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhiều cơ sở kinh doanh khi phát hiện, bị xử lý lại đổ lỗi cho cơ quan thuế không hướng dẫn. Có một số doanh nghiệp ngoài Quốc doanh hiểu biết về pháp luật nhưng không vì thế mà thực hiện nghiêm túc các chính sách chế độ mà luôn lợi dụng những sơ hở của chính sách, chế độ để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

- Đặc điểm về số lượng đối tượng: Số lượng các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh rất lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, gia công, chế biến, xây dựng, vận tải… đến các loại hình thương nghiệp, dịch vụ và được trải rộng trên khắp các địa bàn trong cả nước.

Bên cạnh một bộ phận người trựctiếp kinh doanh là người chủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã hoạt động kinh doanh lâunăm, thunhập chính từ hoạt động kinh doanh, còn có một bộ phận không nhỏ là cán bộ công nhân viên nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tranh thủ kinh doanh thêm, những đối tượng chính sách như thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng... tham gia kinh doanh để cải thiện thêm đời sống… Mặt khác, do đặc điểm nhỏ gọn, năng động, nhạy bén nên rất dễ thay đổi các hình thức hoạt động, dễ di chuyển đến các địa điểm khác nhau cho nên việc quản lý đối tượng thêm khó khăn, phức tạp.

Chương 2
Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài  Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2.1. KháI quát chung về Cục thuế tỉnh phú thọ

2.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Ngày 1/1/1990, cùng với hệ thống Thuế Nhà nước, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phú được thành lập theo quyết định số 314/ TC / QĐ / TCCB ngày 21/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất các bộ máy thu chi: Chi cục thuế Công - thương nghiệp, chi cục  thu quốc doanh và chi cục thuế nông nghiệp trực thuộc sở Tài chính vật giá. Tại các huyện thành thị trực thuộc tỉnh được thành lập các chi cục thuế

Sau 7 năm thành lập, ngày 1/1/1997, thực hiện nghị quyết của Quốc Hội về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Cục thuế tỉnh Vĩnh Phú được tách ra thành 2 Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Cục thuế tỉnh Phú Thọ. Cục thuế tỉnh Phú Thọ được thành lập theo quyết định số 1132/ TC/ QĐ /TCCB ngày 14/12 /1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2.1.2: Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Tổ chức bộ máy của Cục thuế tỉnh Phú Thọ hiện nay gồm 11 phòng ban và 12 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cục thuế tỉnh Phú Thọ



11 phòng ban của cục thuế tỉnh Phú Thọ có những chức năng và nhiệm vụ riêng. Cụ thể: 

- Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ:
Đảm bảo hậu cần cho các hoạt động của cục thuế, tổ chức công tác văn thư, lưu trữ của cục thuế.

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp số 1:

Làm nhiệm vụ quản lý, thu thuế các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, quản lý thuế thu nhập cá nhân. 

- Phòng Quản lý doanh nghiệp số 2:

Thực hiện công tác quản lý, thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Phòng thu lệ phí trước bạ và phải thu khác: 

Quản lý thu thuế, thu lệ phí trước bạ, các khoản thu từ đất đai, phí, lệ phí và các khoản phải thu khác. 

- Phòng thanh tra số 1:

Thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế là các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Phòng thanh tra số 2:

Thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thanh tra nội bộ ngành. 

- Phòng tin học và xử lý số liệu về thuế: 

ứng dụng, quản lý, phát triển các công tác tin học của Cục thuế. Xử lý dữ liệu và thống kê thuế. 

- Phòng tổng hợp và dự toán: 

Tổng hợp, xây dựng và phân bổ tổ chức, chỉ đạo thực hiện dự toán thu thuế, phí, lệ phí và các khoản phải thu khác do Cục thuế quản lý. Triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ Quản lý thu thuế của Cục thuế. 

- Phòng quản lý ấn chỉ: 

Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý ấn chỉ thuế, bán Hoá đơn Giá trị gia tăng, nhận, tổng hợp, theo dõi và trả lời các phiếu về yêu cầu xác minh Hoá đơn. 
- Phòng tuyên truyền hỗ trợ: 

Tuyên truyền, giáo dục về phát triển Thuế. Thực hiện các công tác hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân nộp thuế trong việc thực hiện pháp luật thuế. 

- Phòng tổ chức cán bộ: 

Thực hiện công tác tổ chức quản lý cán bộ, đào tạo, biên chế, tiền lương và công tác thi đua khen thưởng của Cục thuế. 

2.1.3: Tình hình thực hiện thu nộp Ngân sách Nhà nước của Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Thực hiện nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước sau 3 năm từ 2003 – 2005 Cục thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao
Bảng 2.1. Số thu nộp Ngân sách Nhà nước qua 3 năm từ 2003 – 2005 

của Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Đơn vị tính: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	
	
	

	Dự toán Pháp lệnh
	411,479
	510,30
	673,227

	Kết quả thu
	479,286
	565,37
	561,105

	Đạt tỷ lệ
	116,4%
	110,79%
	119,982%



Nguồn: báo cáo cuối năm-Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Theo bảng trên ta có thể thấy số thu nộp ngân sách hàng năm của Cục thuế tỉnh Phú Thọ đều đạt và vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao. 

Ví dụ: Kết quả thu năm 2003 đã vượt 16,4% so với chỉ tiêu pháp lệnh thì đến năm 2005 đã vượt 19,982% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao. 

Điều này cho thấy Cục thuế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao do đã có sự phối hợp tốt giữa các phòng ban với nhau trong việc quản lý thu nộp thuế hàng năm. 
2.1.4: Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2.1.4.1:Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế:

Các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh do Cục thuế tỉnh Phú Thọ quản lý phân theo 3 loại hình là : Các Doanh nghiệp cổ phần, các Doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn và các doanh nghiệp Hợp tác xã

Bảng 2.2: Số thu nộp thuế GTGT theo từng loại hình Doanh nghiệp:

Đơn vị tính: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	So sánh 2005/2004

	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Các Doanh nghiệp Cổ phần
	96,417
	151,563
	192,821
	41,258
	27%

	Các DN TNHH
	14,807
	13,741
	12,143
	-1,598
	-22%

	Các HTX
	0,240
	0,281
	0,447
	0,166
	16%

	Tổng cộng
	96,719
	165,585
	193,814
	28
	16%



Nguồn: báo cáo cuối năm-Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh do Cục thuế tỉnh Phú Thọ quản lý phân theo 3 loại hình chủ yếu trong đó số lượng các doanh nghiệp cổ phần chiếm tỷ lệ lớn nhất cả về số lượng lẫn số tiền thuế thu nộp hàng năm. Nguyên nhân là do hầu hết các doanh nghiệp này đều kinh doanh trong mọi lĩnh vực từ sản xuất, gia công, chế biến, vận tải, xây dựng… đến các loại hình thương nghiệp, sản xuất…vốn là những lĩnh vực quan trọng và chủ yếu trong nền kinh tế quốc dân. Hơn thế nữa đây là một trong số những lĩnh vực thu hút rất lớn sự tiêu dùng của nhân dân nên cũng đóng góp một phần rất lớn trong việc đóng góp thuế GTGT cho NSNN

2.1.4.2. Tình hình quản lý doanh thu tính thuế phân theo ngành nghề

Các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh do Cục thuế tỉnh Phú Thọ quản lý phân theo 2 ngành nghề chính là ngành thương mại dịch vụ và ngành sản xuất 

Bảng 2.3. Số thu nộp thuế GTGT theo từng ngành nghề 

của doanh nghiệp  
Đơn vị tính : tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	So sánh

	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Ngành thương mại dịch vụ
	60,037
	118,658
	139,513
	20,585
	17,58%

	Ngành sản xuất 
	36,882
	46,927
	54,301
	7,374
	11,57%

	Tổng thu
	96,719
	165,585
	193,81
	28,229
	11,7%


Nguồn: Báo cáo cuối năm của phòng Quản lý doanh nghiệp số 2

Việc quản lý thuế theo từng ngành nghề cho ta dễ dàng nhận thấy tỷ trọng chủ yếu tập trung vào ngành thương mại và dịch vụ với tổng số thu đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hàng năm đạt gần 18% 

Ví dụ: Năm 2004 so với năm 2003 số tăng là hơn 19% và đến năm 2005 so với năm 2004 là 17,58%.

Nguyên nhân chính do trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đền Hùng, Đền mẫu Âu Cơ hàng năm đã thu hút nhiều lượng khách du lịch đến thăm viếng
Ngành sản xuất tuy không đạt tốc độ tăng trưởng cao như ngành thương mại dịch vụ nhưng cũng đạt những số lượng hết sức đáng khích lệ. Nếu năm 2004 so với năm 2003 số tăng là 12,79% thì năm 2005 so với năm 2004 là 11,57%.
2.1.4.3: Tình hình quản lý doanh thu tính thuế

Trong 3 năm từ 2003 – 2005, doanh thu tính thuế cũng như số thuế GTGT của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh càng ngày càng tăng, cụ thể:

Bảng 2.4: Tình hình quản lý thuế GTGT phải nộp đối với các 

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Đơn vị tính : tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	So sánh

	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Doanh thu chịu thuế GTGT
	1330
	2072
	2635
	563
	27%

	Thuế GTGT đầu ra
	98
	171
	216
	45
	26%

	Thuế GTGT đầu vào
	97
	165
	193
	28
	16%


Nguồn: Báo cáo cuối năm của phòng Quản lý doanh nghiệp số 2

 Qua bảng trên ta có thể thấy

- Doanh thu chịu thuế hàng năm tăng cho thấy khối lượng hàng hoá dịch vụ mà các doanh nghiệp mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngày một tăng cho thấy các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư phát triển với quy mô ngày một lớn hơn

- Kéo theo đó là số thuế GTGT đầu ra,đầu vào cũng tăng theo, đóng góp  phần rất lớn cho Ngân sách Nhà nước

- Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực ngoài Quốc doanh của một số ngành nghề sản xuất và chế biến thương mại dịch vụ là tương đối ổn định và phát triển

- Số doanh nghiệp mới thành lập và tham gia sản xuất ngày càng tăng. Mặc dù chưa thực sự ổn định nhưng đây là một yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế,tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước 

- Hàng năm số thu về thuế GTGT đóng góp vào NSNN ngày càng tăng, góp phần ổn định thu chi, hạn chế phần nào thâm hụt Ngân sách. Thực hiện luật thuế GTGT còn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá phát triển.
2.1.4.3: Tình hình nợ đọng thuế

Mặc dù công tác truy thu, chống trốn lậu thuế của các phòng ban tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ là rất tốt nhưng vẫn không thể tránh được tình trạng còn để nợ đọng thuế

Bảng 2.5: Tình trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	So sánh 2005/204

	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Số tiền thuế GTGT phải nộp
	17,518
	25,820
	35,103
	9,283
	35%

	Số tiền thuế GTGT đã nộp
	14,917
	23,004
	32,256
	9,952
	40%

	Số tiền thuế GTGT còn nợ
	2,241
	2,822
	3,897
	1,165
	38%

	Số tiền thuế GTGT nộp thừa
	8,197
	10,939
	9,046
	-1,893
	-15%


Nguồn: báo cáo cuối năm - Cục thuế Tỉnh Phú thọ

Theo bảng trên ta thấy số tiền thuế nợ đọng hàng năm còn lớn, tỷ lệ của năm 2005 so với 2004 là 38%

Nguyên nhân  dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế là:

- Xuất phát đặc cơ bản của doanh nghiệp ngoài Quốc doanh là:so với các Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phần lớn các giám đốc, chủ Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh có trình độ am hiểu pháp luật nói chung và Pháp luật thuế nói riêng còn hạn chế nên việc triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền chính sách thuế tới các Doanh nghiệp ngoà Quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn hơn.

- Đối với các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh luật doanh nghiệp không quy định những ràng buộc về lý lịch người sáng lập hoặc người điều hành Doanh nghiệp,không quy định cụ thể về việc thẩm định vốn kinh doanh, địa điểm kinh doanh…,chính sách quản lý tiền tệ còn sơ hở, các doanh nghiệp chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt trong khi ở nền kinh tến thị trường,thanh toán bằng tiền mặt luôn ẩn chưa nguy cơ làm phát, phát sinh tiêu cực và trốn lậu thuế.

- Một số ngành nghề trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng và phát triển chậm, sản xuất được ít hàng hoá do thiếu điện, tiến độ thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm.

- Mặt khác do một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt đã vi phạm chế độ thu nộp ngân sách

Chương 3
Một số Giải pháp tăng cường quản lý 
thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.

3.1:  Đánh giá chung về quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

3.1.1:  Những thành tựu đạt được 

· Hàng năm số thu về thuế GTGT đóng góp vào NSNN ngày càng tăng, góp phần ổn định thu chi, hạn chế phần nào thâm hụt Ngân sách đảm bảo cho Nhà nước thực hiện được chức năng quản lý của mình. Các doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định có thuế GTGT đều được khấu trừ hoặc hoàn thuế; mặt khác khi nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, các loại trong nước chưa sản xuất được để đầu tư thành TSCĐ theo dự án, thì không thuộc diện chịu thuế GTGT.

· Thực hiện luật thuế GTGT còn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hành hoá phát triển.

· Thông qua công tác quản lý hoá đơn, chứng từ ngành thuế có thể kiểm tra giám sát được nghĩa vụ thực hiện thuế của ĐTNT đối với Nhà nước thời thúc đẩy các doanh nghiệp, người kinh doanh phải chú trọng hơn công tác mở sổ sách kế toán, ghi chép, quản lý và sử dụng hoá đơn chứng từ, nguyên nhân là do: thực hiện Luật thuế GTGT phải có hoá đơn chứng từ mới được khấu trừ vì vậy các doanh nghiệp đã chú ý hơn đến việc đòi cơ sở kinh doanh phải xuất hoá đơn giao cho doanh nghiệp khi mua hàng hoá.   

· Về công tác quản lý đối tượng nộp thuế:  Cụ thể là: Ngành thuế đã triển khai việc cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế. Thông qua việc cấp mã số thuế ngành thuế đã nắm được hầu hết các doanh nghiệp để quản lý thu thuế được chặt chẽ hơn số lượng đối tượng nộp thuế. Ngoài ra còn kịp thời phát hiện các trương hợp doanh nghiệp bỏ trốn, làm ăn phi pháp, phản ánh với cơ quan chức năng để điều tra, ngăn chặn, thu hồi đăng ký kinh doanh.

· Về quản lý doanh thu, mức thuế: Ngành thuế thực hiện phân công lại quản lý thuế, thay vì giao hết cho các chi cục quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nay tập trung các doanh nghiệp lớn lên quản lý tại cục thuế, mặt khác ngành thuế tập trung chỉ đạo việc thực hiện chế độ kế toán của các doanh nghiệp

· ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã chuyển biến rõ rệt, thể hiện ở những điểm sau:

+ Về kê khai nộp thuế: theo đánh giá của ngành thuế các địa phương số doanh nghiệp kê khai và nộp tờ khai đúng thời hạn quy định lên tới 90% đến 95% so với trước đây chỉ đạt từ 60% đến 65%. Nội dung kê khai về cơ bản đạt yêu cầu, số doanh nghiệp phải kê khai lại hoặc kê khai bổ sung rất ít.

Hàng năm số doanh nghiệp lập và nộp báo cáo quyết toán thuế đúng kỳ hạn đạt 75% đến 80% so với trước đây chỉ đạt 55% đến 60%.

+ ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp được nâng lên. theo số liệu tổng hợp từ các cục thuế từ 90% đến 95% số thuế phát sinh hàng tháng được nộp đúng thời hạn vào ngân sách so với trước đây số này chỉ là 75% đến 80%. Đạt được kết quả trên một phần là do cơ quan thuế đã tích cực tuyên truyền để các doanh nghiệp hiểu và tự giác mặt khác đối với những doanh nghiệp chậm nộp cũng thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc hơn.

Sự phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cùng với việc tập trung quản lý của ngành thuế đối với khu vực doanh nghiệp số thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang chiếm tỷ trọng ngày lớn, có tính quyết định đến việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu của cả khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

· Ngành thuế đã xây dựng và ban hành các quy trình quản lý thuế như: quy trình Đăng ký thuế và cấp mã số thuế; xử lý tờ khai, chứng từ nộp thuế; xử lý hoàn thuế; xử lý miễn thuế; giảm thuế, giảm thuế, tạm giảm thuế; xử lý quyết toán thuế; hồ sơ đối tượng nộp thuế. Theo quy trình đã ban hành: doanh nghiệp tự tính thuế, tự khai thuế cũng như hoàn thuế, tự chịu trách nhiệm về số liệu đã kê khai. Cơ quan thuế căn cứ vào tờ khai thuế kiểm tra và ra thông báo thuế hàng tháng để doanh nghiệp nộp thuế, hoặc giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo chế độ; trường hợp cần thanh  tra, kiểm tra thì xem xét quyết định cụ thể. Cách làm này vừa công khai, rõ ràng thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong việc kê khai nộp thuế. Qua thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kê khai và nộp thuế tương đối đầy đủ. Thực hiện quy trình quản lý thu mới không những đề cao tính tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, bảo đảm công khai dân chủ mà còn có tác dụng đối với cơ quan thuế chuyển từ chế độ chuyên quản khép kín sang kiểm tra, thanh tra thu nộp thuế, quyết toán thuế, ngăn chặn được tiêu cực có thể xảy ra.

· Bước đầu thực hiện hiện đại hoá công tác quản lý thu có hiệu quả. Nổi bật là việc triển khai thành công ứng dụng công nghệ tin học vào công tác đăng ký cấp mã số thuế và hệ thống quản lý thu thuế GTGT. Các mạng máy tính tại các cục thuế đã có tác dụng tốt trong việc phối hợp xử lý thông tin giữa các bộ phận quản lý thu để kịp thời tính thuế, tính nợ, tính phạt và cung cấp thông tin về các đối tượn nộp thuế cần kiểm tra, thanh tra về thuế.

· Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh. Ngành thuế đã phối hợp với nhiều đơn vị (Ban văn hoá tư tưởng trung ương, các nhà xuất bản, tạp chí, toá soạn, trường học… ), sử dụng nhiều phương tiện và hình thức ( báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, sân khấu, điện ảnh, bài giảng…) để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế. Đặc biệt đã phối hợp với Bộ giáo dục và đào tạo đưa chương trình thuế vào môn học “ giáo dục công dân” trong nhà trường.

· Về công tác tổ chức bộ máy quản lý thuế ở Cục thuế, Chi cục thuế đã được sắp xếp lại phù hợp với yêu cầu và nghiệp vụ quản lý các loại thuế mới nói chung và thuế GTGT nói riêng. Việc thay đổi tổ chức bộ máy thu thuế đã giúp cho ngành thuế nắm chắc trên 90% số thu ở Cục thuế , quản lý tốt hơn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, giúp các đối tượng này thực hiện tốt hơn việc mở sổ sách và ghi chép kế toán, sử dụng hoá đơn chứng từ, kê khai nộp thuế, hoàn thuế… đồng thời tạo điều kiện từng bước để đưa công tác tin học vào quản lý thuế.

3.1.2: Những vấn đề còn hạn chế 

Tám năm qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được. Quản lý thuế GTGT đối với khu vực kinh tế tư nhân nói chung và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng vẫn còn những điều bất cập, bức xúc cần phải được giải quyết trong thời gian tới đó là:

· Về tốc độ thu, so sánh giữa năm sau với năm trước thì tăng nhưng  so với mức tăng trưởng GDP thì kết quả còn thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra là 19%đến 20% GDP.

· Luật thuế GTGT còn nhiều bất cập trong việc quy định đối tượng chịu thuế, không chịu thuế và sự phân biệt chưa rõ ràng giữa mức thuế suất áp dụng cho từng đối tượng chịu thuế, cùng một loại hàng hoá nhưng lại chịu 2 mức thuế suất khác nhau, việc tính thuế theo 2 cách là khấu trừ và trực tiếp dẫn đến tình trạng cùng một mặt hàng kinh doanh nhưng số thuế nộp không bằng nhau, gây ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

· Chưa xoá bỏ được triệt để chế độ chuyên quản về thuế. Mặc dù quy trình quản lý thuế mới quy định cá nhân cán bộ thuế không được quan hệ trực tiếp với ĐTNT, nhưng các quy định khác ( như chế độ báo cáo thông tin về doanh nghiệp ) vẫn chưa xoá bỏ việc cán bộ thuế phải trực tiếp tới doanh nghiệp để lấy thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 

· Thủ tục kê khai và nộp thuế còn phức tạp, việc này vừa gây khó khăn cho ĐTNT trong việc kê khai, nộp thuế, vừa làm cho hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế phức tạp hơn, tốn nhiều nhân lực hơn.

· Việc tuyên truyền chính sách thuế và các dịch vụ cho ĐTNT còn hạn chế làm cho ĐTNT phải dành  chi phí cho việc tuân thủ các quy định về thuế. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tỉnh phải kê khai đăng ký và nộp thuế riêng biệt tại từng tỉnh, nhưng quy trình thu thuế chưa quy định rõ ràng về việc phối hợp giữa các cơ quan thuế các tỉnh đã gây khó khăn cho ĐTNT, tạo sơ hở cho việc trốn thuế, đôi khi còn gây sự cạnh tranh giữa các cơ quan thuế để thu thuế các đối tượng này.

· Rất nhiều công sức đã được tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tuy nhiên vẫn chưa có quy trình phân loại kiểm tra một cách có hệ thống, khoa học để nhằm phát hiện đối tượng có khả nămg trốn thuế, lậu thuế để tiến hành thanh tra.

3.2: Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.

Luật thuế GTGT là luật thuế mới lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta trong đó có quy định khác với luật doanh thu, đòi hỏi không những thay đổi về kỹ thuật, nghiệp vụ cho phù hợp, mà còn phải thay đổi cả về biện pháp tổ chức quản lý thuế. Bốn năm qua kể từ khi luật thuế GTGT chính thức được áp dung, công tác quản lý thuế cũng có nhiều cải tiến cho phù hợp tuy nhiên qua thực tế nó vẫn bộc lộ nhiều mặt tồn tại bởi các yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó yếu tố khách quan tác động đến công tác quản lý là: cơ chế chính sách phát triển kinh tế của đất nước, sự hội nhập, luật pháp; yếu tố chủ quan thuộc về phía các cơ quan quản lý, các cơ quan quản lý chưa có biện pháp thực sự hữu hiệu trong việc quản lý đối tượng nộp thuế, vấn đề phối hợp quản lý giữa cáccơ quan chức năng còn chưa hợp lý.

 Để khắc phục được những hạn chế, nhằm tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay xin đưa ra các giải pháp sau:

3.2.1:  Đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán, chế độ lập hoá đơn chứng từ:

Đối với các doanh nghiệp ngành thuế đã chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ theo phương pháp kê khai. Vì vậy, chỉ đạo triển khai kế toán và chống thất thu ở khu vực doanh nghiệp vẫn là một nội dung trọng tâm.

3.2.2: Kiểm soát chặt chẽ đối tượng nộp thuế hơn nữa.

Do đối tượng nộp thuế đây là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh , tuy số lượng lớn nhưng quy mô sản xuất tương đối nhỏ và mang tính phân tán cao trải rộng trên khắp mọi miền đất nước cho nên quản lý đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho công tác quản lý là rất tốn kém nhưng hiệu quả đem lại không cao. Thời gian gần đây khi một số luật thuế mới được đưa vào áp dụng ở nước ta, ngành thuế đã có những bước cải tiến đáng kể trong công tác quản lý ĐTNT thông qua việc cấp mã số thuế cho các đối tượng này. Trên cơ sở cấp mã số thuế ngành thuế đã dần nắm bắt được hầu hết các đối tượng thuộc diện nộp thuế, tuy nhiên nắm bắt được ĐTNT nhưng không thu được thuế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nguyên nhân chính ở đây là do yếu tố khách quan, việc cấp phép kinh doanh dễ dàng như trên đã dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở khi thành lập xin cấp mã số thuế nhưng trong quá trình kinh doanh không nộp thuế. Ngoài ra còn yếu tố chủ quan thuộc về ngành thuế đó là cơ quan thuế chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trên cơ sở trách nhiệm và quyền hạn của ngành thuế để quản lý được đối tượng nộp thuế chặt chẽ hơn trước mắt ngành thuế cần phải có biện pháp sử lý tạm thời sau:

-Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền, sự phối hợp  của các ngành, Cục thuế  tỉnh rà soát nắm lại tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ trên địa bàn để đưa ngay vào diện quản lý thu thuế môn bài, trên cơ sở số đối tượng quản lý thuế môn bài phân loại các đối tượng, đối với các doanh nghiệp phải yêu cầu 100% doanh nghiệp phải thực hiện chế độ kế toán và thu thuế theo kê khai, nghiêm cấm thu thuế khoán .

- Trước khi cấp mã số thuế  cho các doanh nghiệp, cơ quan thuế  cần phải có sự phối hợp với các ngàng liên quan để nắm bắt  được lý lịch đối tượng rõ ràng ,đồng thời phải kiểm tra thực tế. Đảm bảo địa lý tình trạng sức khoẻ ,trình độ văn hoá của người  thành lập doanh nghiệp, địa điểm sản xuất kinh doanh phải rõ ràng, vốn kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề ,lĩnh vực kinh doanh. Riêng địa chỉ, lý lịnh của người đứng ra; thành lập doanh nghiệp và địa địa điểm sản xuất kinh doanh phai có xác thực củacơ quan công an diạ phương. Về vốn kinh doanh trước đây do đối tượng tự khai mà không phải chịu  sự kiểm soát của bất cứ cơ quan nào do vậy xảy ra tình trạng đối tượng tuỳ ý khai báo bao nhiêu thì khai; để nắm bắt đuợc vốn kinh doanh của doanh nghiệp chính xác cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng và phải cung  cấp  số tài khoản cho cơ quan thuế để cơ quan thuế phối hợp với ngân hàng, theo dõi tài khoản và kiểm tra khi tài khoản  có những biến động lớn. Tránh tình trạng có gian lận xảy ra mới đi kiểm tra như hiện nay, khi đó tiền của Nhà nước  thì bị chiếm đoạt trong khi đối tượng vi phạm thì bỏ chốn, tiền để xử lý vi phạm của doanh nghiệp thì không đủ hoặc thậm chí không có .

- Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp xong vấn đề kiểm soát doanh nghiệp hoạt động cũng rất quan trọng . Việc kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp sẽ giúp cơ quan phát hiện kịp thời những sai phạm để có thể chấn chỉnh kịp thời hoạt động của doanh nghiệp đúng pháp luật. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp sẽ đảm bảo đúng, đủ. Để kiểm soát được tình  hình tài chính của doanh nghiệp thì đòi hỏi bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán ,hoá đơn chứng từ.


Ngoài ra cơ quan thuế  cần phải hợp tác với cơ quan chức năng, như cơ quan cấp phát đăng ký kinh doanh, cơ quan công an theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem có thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh như đã đăng ký hay không, để có những biện pháp xử lý kịp thời khi có gian lận xảy ra, tránh tổn thất cho Nhà nước đồng thời đảm bảo sự công bằng trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

Về lâu dài, phải thực hiện công tác quản lý thuế GTGT một cách thống nhất thông qua mạng máy tính được nối mạng nội bộ trong ngành thuế, có như vậy công tác quản lý mới thực sự tập trung và triển khai đồng bộ được. Để áp dụng thành công  công nghệ máy tính trong công tác quản lý thuế , cần phải có biện pháp thống nhất trong việc xác định đối tượng nộp thuế. Điều này có nghĩa là các cơ quan thuế cấp mã số thuế cho ĐTNT thống nhất trên phạm vi cả nước. Mỗi ĐTNT nhất thiết phải được mã hoá bằng một số hiệu riêng được xác định thống nhất theo những tiêu chí do chính phủ quy định, không lệ thuộc vào hình thức hoạt động cũng như ngành  nghề kinh doanh.


Khi đã có một cơ cấu bố trí hợp lý giữa cơ cấu quản lý với các đòi hỏi của nó thì việc mạng hoá ngành thuế mới thực sự phát huy được tác dụng. Hệ thống phần mềm quản lý thuế sẽ phải bao gồm các phần chủ yếu sau: quản lý đối tượng đăng ký nộp thuế; kế toán; kiểm soát sai phạm về thuế, phát hiện ra những trường hợp số liệu không hợp lý; quản lý việc hoàn thuế,...

3.2.3: Đẩy mạnh chống thất thu đối với một số ngành nghề và lĩnh vực còn đang thất thu nhiều.

- Đối với các doanh nghiệp lắp đặt và kinh doanh xe gắn máy. Để chống thất thu thuế GTGT, trước hết các cơ quan thuế phải triển khai công tác quản lý đồng bộ và đồng đều trên toàn quốc; tránh tình trạng nơi thực hiện trước nơi thực hiện sau dẫn đến đối tượng kinh doanh lợi dụng triệt để sơ hở này, mua xe máy ở địa phương này nhưng lấy hoá đơn của cơ sở gốc ở địa phương khác nhằm trốn tránh nộp thuế. Vấn đề nữa, cần kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán hoá đơn chứng từ theo từng kỳ nộp thuế để từ đó có thể điều chỉnh kịp thời những kê khai không chính xác của ĐTNT, đối với trường hợp ĐTNT kê khai gía bán thấp hơn giá thị trường ở thời điểm bán thì phải có biện pháp xử lý bằng cách ấn định theo mức giá thị trường ở thời điểm bán hàng. Trường hợp đối tượng tái phạm thì có thể xử lý hành chính.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, khách sạn,..Do tính chất hoạt động của đối tượng này là rất đặc biệt , công tác quản lý thuế gặp nhiều khó khăn . Để đảm bảo được nguồn thu từ đối tượng này trước hết cơ quan thuế trực tiếp quản lý cần phải phôí hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đối tượng kinh doanh để kiểm soát hoạt động của đối tượng đồng thời phải có sự kiểm tra chế độ kế toán hoá đơn chứng từ thường xuyên. Đối với các doanh nghiệp do chi cục quản lý thì nên giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi  cục, trên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cơ quan thuế và từng cán bộ thuế. Mỗi đồng chí phụ trách cơ quan thuế, mỗi cán bộ thuế đều phải chịu trách nhiệm vÓ kết quả thu và kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách của mình. Gắn kết quả hoàn thành nhiệm vụ, kết quả chống thất thu với các hình thức khen thưởng. 

3.2.4:  Quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn thuế.

Để  đối tượng nộp thuế  chấp nhận và thực hiện nghiêm túc các luật thuế, các pháp lệnh thuế nói chung và luật thuế GTGT nói riêng. Trước hết cần phải cho họ hiểu rõ và thông suốt chính sách thuế đồng thời hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của họ đối với nhà nước thì công tác tuyên truyền giải thích và tư vấn thuế là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế được nhẹ nhàng hơn và đạt hiệu qủa cao hơn. Ngoài các phương tiện thông tin đại chúng như (sách, báo, đài trung ương, địa phương, vô tuyến truyền hình) ra, có thể phát hành các chuyên đề về thuế, phổ cập về quyền lợi và nghĩa vụ thuế của mọi công dân đối với nhà nước vào các trường phổ thông cơ sở để nó có thể ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Đồng thời cục thuế cần phối hợp với Tổng cục thuế phát hành ấn phẩm vÓ thuế, đặc biệt những ấn phẩm giới thiệu về loại thuế mới như thuế GTGT bằng những tờ rơi, phát miễn phí cho các doanh nghiệp, để chính sách thuế đi vào đời sống một cách sâu sắc và thuận lợi. Hình thức này rất được nhiều nước trên thế giới áp dụng và đem lại hiệu quả cao trên cơ sở nâng cao hiểu biết về chính sách thuế của các doanh nghiệp, đồng thời họ không thể vịn vào lý do không nắm được luật pháp để không làm đầy đủ trách nhiệm cuả mình với nhà nước.

Mặt khác, do các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển rất nhanh cả về số lượng và chất lượng. Để tăng cường công tác quản lý thuế, chế độ kế toán để họ tự giác chấp hành. Ngành thuế cần phải khuyến khích các tổ chức có tư cách pháp nhân cũng như chính cơ quan thuế mở các trung tâm dịch vụ tư vấn ở các dịa phương trong cả nước, phục vụ khách hàng là những ĐTNT.


Trước hết cần dành cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn thuế miễn phí, đối với các công ty tư vấn thuế miễn phí này phải do nhà nước thành lập; bởi vì Nhà nước là người thu thuế nên phải có nghĩa vụ làm tư vấn miễn phí cho các ĐTNT, hơn nữa  với sự chuyển đổi cơ chế quản lý thu đòi hỏi phải thay đổi về cách quản lý chỉ đạo từ phía cơ quan thuế cũng như đối tượng nộp thuế. Trước đây mỗi cán bộ thuế làm tại nhiệm sở, nhập thông tin về các tờ khai thuế, đối chiếu giữa các chỉ tiêu để xác định số thuế mà ĐTNT phải nộp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo quy trính thống nhất. Mặt khác cán bộ thuế không được trực tiếp tiếp xúc thường xuyên đối cới ĐTNT, nhưng cần biết những thông tin về tình hình kinh doanh, thu nộp thì cơ quan thuế tập trung xây dựng biểu mẫu yêu cầu các đối tượng nộp thuế cung cấp. Những biểu mẫu xây dựng phải đảm bảo yêu cầu thiết thực. Đối với ĐTNT do cơ chế tự chịu trách nhiệm về tờ khai  thuế của doanh nghiệp mình, có quyền đòi hỏi cơ quan thúê cung cấp các dịch vụ thuế như giải đáp các vướng mắc về thuế, được tham gia vào các buổi phổ biến về luật thuế, cũng như những sửa đổi, bổ xung luật thuế. Vì vậy nhất thiết phải có các dịch thuế miễn phí để cung cấp những thông tin miễn phí cho đối tượng nộp thuế. Cơ quan thuế là cơ quan công quyền, không nên thành lập dịch vụ thuế thu phí sẽ dẫn đến chỉ quan tâm đến thu phí mà mất đi tính chất dịch vụ công.

    
Việc tổ chức các dịch vụ thuế không chỉ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà còn tiết kiệm chi phí cho bộ máy quản lý thuế. Bởi đối với doanh nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để điều hành quản lý, tính toán kinh tế và kiểm tra việc sử dụng tài sản, vật tư thiết bị, tiền vốn. Sau một chu kì kinh doanh kế toán cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý và những người có liên quan, trên cơ sở những thông tin mà có thể biết được nghĩa vụ thuế của đơn vị cũng như các khoản phải nộp khác đối với Nhà nước. Việc thuê các tổ chức dịch vụ thuế vốn là các tổ chức chuyên môn nên việc lập các báo cáo sẽ có khả năng đáp ứng đúng chế độ. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, giúp cơ quan thuế có điều kiện nâng cao năng lực quản lý của cán bộ thuế cũng như có khả năng giảm bớt biên chế ngành thuế. Đối với doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ chuẩn mực hơn, tăng cường tính tuân thủ pháp luật. Tổ chức dịch vụ thuế sẽ góp phần tích cực vào việc tuyên truyền các chính sách thuế, nó thực sự là cầu nối giữa chính sách thuế với các cơ sở sản xuất kinh doanh.

  Như vậy có thể nói viậc ngành thuế nên mở các dịch vụ tư vấn thuế miễn phí tại các địa phương trong cả nước và đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện thành lập trung tâm tư vấn thuế là cần thiết và cấp bách trong thời điểm mà nền kinh tế hàng hoá phát triển như hiện nay.

3.2.5: Nâng cao tính  pháp lý của hoá đơn chứng từ và có biện pháp hợp lý động viên người tiêu dùng lấy hoá đơn khi mua hàng.

Mấu chốt của các vấn đề gian lận thuế đều do chưa có một biện pháp quản lý các chứng từ, các hoá đơn thuế GTGT một cách hợp lý. Như chúng ta đã biết tại một số nước trên thế giới như ở Bắc Mỹ và Tây Âu, tình trạng gian lận về thuế GTGT ít xảy ra hơn do các nước này có hệ thống kiểm soát thuế tiên tiến và việc mua hàng lấy hoá đơn đã trở thành thói quen của người dân. hoá đơn được người mua hàng giữ lại  coi như là tờ giấy bảo  hành hợp pháp nhất. Trong những trường hợp hàng hoá hỏng hóc họ sẽ có bằng chứng về hành vi mua hàng qua các hoá đơn mua hàng. Khi đó nhà cung cấp không thể từ chối dịch vụ sửa chữa thay thế hay đổi sản phẩm mới cho người tiêu dùng theo các chế độ về dịch vụ sau bán hàng như các hãng đã quảng cáo. Vì thế nhà cung cấp luôn phải cấp hoá đơn bán hàng cho các loại hàng hoá mà họ bán ra. Nhờ đó, các cơ quan thuế đã giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, các doanh nghiệp mới thực sự là người thu hộ thuế cho Nhà nước. Lợi ích của người chịu thuế tức là người tiêu dùng được bảo đảm một cách hợp pháp. 

Tuy nhiên những kinh nghiệm này dường như chưa được thực tế cho áp dụng với nước ta hiện nay. Những biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hoá đơn khi mua hàng chưa được chú ý đúng mức. Ngược lại, người không chịu thuế GTGT là các doanh nghiệp lai rất muốn lấy hoá đơn nhiều hơn thực tế phát sinh nhằm xin hoàn thuế khống của Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là lợi ích của các bên tham gia là Nhà nước- Doanh nghiệp –Người tiêu dùng chưa có những vị trí đúng với vai trò của họ. Các doanh nghiệp thì theo đuổi mục đích lợi nhuận, do đó họ không ngần ngại khai khống thuế GTGT đầu vào để được hoàn thuế. Người tiêu dùng là người chịu thuế GTGT nhưng họ không có thêm một chút lợi ích nào giữa việc không lấy hoá đơn và lấy hoá đơn cả.Chính phủ là người thu thuế nhưng nhờ doanh nghiệp thu hộ, và còn thiếu các cơ chế quản lý chặt chẽ những hoạt động kinh tế phát sinh. Mâu thuẫn ở đây chủ yếu là giữa các doanh nghiệp và Nhà nước để phân định số thuế phải nộp. Người chịu thuế là người tiêu dùng không tham gia mạnh mẽ vào quy trình này do đó không thể nắm chắc các doanh nghiệp có thực sự nộp đủ số thuế mà người tiêu dùng trả cho Nhà nước hay không?

Người ta không thể kiểm soát hoàn toàn tình trạng trên bằng các biện pháp hành chính, phi kinh tế như kiểm tra hoá đơn, hô hào người tiêu dùng lấy hoá đơn mua hàng ... mà trên thực tế phải thực hiện các biện pháp kinh tế để giải quyết các vấn đề kinh tế nhằm tăng cường cho công tác quản lý thuế giải quyết các vấn đề kinh tế nhằm tăng cường cho  công tác quản lý thuế GTTGT hiện nay và phát huy ưu điểm của thuế GTGT.

     
Theo tôi, phải chăng ngành thuế nên thực hiện các giải pháp sau:

Tổ chức thực hiện chương trình “ Dự thưởng hoá đơn GTGT”. Một số nước đã và đang áp dụng chương trình này rất thành công như : Philippines, Đài Loan... Chương trình này chúng ta có thể thực hiện như sau: Những người tiêu dùng khi mua hàng họ nhận được hoá đơn GTGT liên 2 mà người bán hàng giao cho; trong đơn đã có ghi đầy đủ tên, địa chỉ của khách hàng do vậy người tham gia chỉ việc bỏ phiếu tham dự này vào hộp phiếu được đặt tại các  chi  cục thuế ở tất củ các huyện, thị trong cả nước. Cứ sau mỗi tháng thì các đơn vị này lại tổ chức bốc thăm, những hoá đơn may mắn sẽ được tổ chức trả thưởng theo quý, khi bốc thăm thì có sự đại diện của có quan tài chính và cơ quan chính quyền địa phương. Nguồn trả thưởng lấy từ quỹ tiền phạt của hoá đơn và tiền  phát hành hoá đơn, không sử dụng tiền của ngân sách nhà nước.

Việc tổ chức chương trình “dự thưởng hoá đơn GTGT” của người tiêu dùng cuối cùng sẽ mang lại kết quả sau: 

- Khuyến khích người tiêu dùng đòi người bán hàng phải lập và giao hoá đơn. Điều này nó rất cần thiết với điều kiện nước ta hiện nay bởi vì người mua hàng cho tiêu dùng cá nhân ở nước ta lâu nay không có thói quen đòi hoá đơn.

- Hoá đơn tham gia dự thưởng được thu nhận hàng ngày nên cơ quan thuế có điều kiện để kiểm tra đối chiếu các hoá đơn của người bán hàng để xem xét việc ghi chép hoá đơn có đúng quy định không, qua đó để quản lý thuế đúng thực tế phát sinh trên cơ sở đó nắm bắt thực tế, kiểm tra cụ thể doanh nghiệp  mà không phải trực tiếp xuống doanh nghiệp để kiểm tra đối chiếu; từ đó có biện pháp xử lý vi phạm gian lậu thuế.

- Đây cũng là một hình thức tuyên truyền có hiệu quả để mọi người dân hiểu biết và việc chấp hành tốt pháp luật thuế của doanh nghiệp.

Tất nhiên chỉ nên quy định, những hoá đơn GTGT của người tiêu dùng cuối cùng mới được tham gia dự thưởng. Hoá đơn mua hàng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dùng để khấu trừ thuế, hoàn thuế, tính chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN trong hạch toán kế toán thì không được tham dự giaỉ.

   
* áp dụng biện pháp gắn thêm chức năng phiếu bảo hành vào hoá đơn GTGT. Có như vậy sẽ buộc các doanh nghiệp có ý thức hơn trong khi xuất hoá đơn và sự tin tưởng của người tiêu dùng vào hoá đơn của người bán hàng.

  
* Khuyến khích áp dụng thẻ giảm giá cho người tiêu dùng khi mua hàng. Theo đó các doanh nghiệp có thể áp dụng khuyến khích bằng cách phát thẻ giảm giá cho khách hàng, Nhà nước cũng có thể áp dụng khuyến khích thẻ giảm giá cho người tiêu dùng để người tiêu dùng và ngươì cung cấp phân định nghĩa vụ nộp thuế với quyền lợi giảm giá dành cho họ. Nhà nước giao quyền giám sát nộp thuế cho người tiêu dùng là người thực sự phải nộp thuế.

Khi người tiêu dùng có thêm quyền lợi, họ sẵn sàng thực hiện quyền lợi này bằng cách lấy hoá đơn khi mua hàng. Giả định rằng, họ được giảm 3% trên giá trị hàng mua vào và được người bán chiết khấu cho người mua. Nếu giá trị hàng hoá được ghi trên hoá đơn là 100000đ, giả sử với thuế suất thuế GTGT hàng hoá này là 10%, như vậy thuế GTGT tương ứng là 10000đ thì người tiêu dùng được giảm 3000đ. Do đó họ sẽ sử dụng thẻ chiết khấu để được hưởng quyền lợi này.Nếu họ không có thẻ hoặc không quan tâm đến quyền lợi giám sát người cung cấp nộp thuế thì họ phải chịu thiệt hơn những người tiêu dùng khác 3%. Nếu một tháng họ chi tiêu cho việc mua sắm hết 1000000đ họ tiết kiệm được 30000đ. Ngược lại, Nhà nước cũng không bị thất thu thuế khi áp dụng biện pháp này. Cũng như đối với các doanh nghiệp việc giảm giá cả bình quân xã hội và giá của họ cũng không thể thấp hơn giá gốc. Họ chỉ chia sẻ một phần lãi cho người tiêu dùng để thu hút khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh. Đôi khi nó cũng chỉ là những mánh khoé thu hút khách hàng của người bán hàng nếu như họ tăng giá bán lên để bù đắp khoản giảm giá này. Tuy nhiên trong thị trường cạnh tranh thì điều đó rất ít xảy ra, vì giá bán phải theo giá cả bình quân xã hội và giá của các nhà cạnh tranh khác. Đối với nhà nước, ưu thế này là rất rõ rệt vì Nhà nước là người đề ra luật thuế và quy định mức thuế suất. Giả sử Nhà nước định thu mức thuuế suất thuế GTGT cả 10% cho một nhóm mặt hàng nào đó, nhà nước có thể quy định thu mức thuế sút 13% và chấp nhận chiết khấu 3%. Nhà nước trao quyền đòi lại quyền lợi 3% cho người tiêu dùng khi lấy hoá đơn, và như vậy không có người tiêu dùng nào chịu thua thiệt hay phớt lờ không lấy hoá đơn mua hàng. Như vậy trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên đều được thoả mãn, những ưu điểm của thuế GTGT sẽ được phát huy tác dụng cao nhất. 

  
Nếu doanh nghiệp không xuất hoá đơn bán hàng mà tiến hành nghiệp vụ này vào cuối kỳ hạch toán và viết giá trị hoá đơn thấp hơn giá bán thực tế do hoá đơn đầu vào giảm giá để trốn thuế GTGT thì phải chịu mất trắng 3% chênh lệch về cơ sở tính giảm giá và cơ sở tính giá thuế. Giả định 1 chiếc xe máy trị giá 25 000 000 ® chiết khấu cho khách hàng 3% là 75 000đ nhưng thực tế hoá đơn viết ra là 16000000đ chỉ được tính chiết khấu 48000đ (họ bị thiệt 27000đ). Do đó người bán hàng  ít khi chịu thiệt mà đẩy phần này về cho người mua chịu. Vậy cơ chế gì giúp người mua và người bán thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước? Đó chính là biện pháp Nhà nước chấp nhận hợp pháp tờ hoá đơn là căn cứ bảo hộ quyền lợi người tiêu dùng. 

  
Khi người tiêu dùng biết được lợi ích sẽ luôn đòi hỏi hoá đơn khi mua hàng. Điều quan trọng là cơ chế tính toán thuế cho doanh nghiệp sẽ thay đổi có thể hình dung như sau:

    
Đối với hoá đơn trước khi áp dụng cơ chế thẻ giảm giá. Giả định mặt hàng X có giá trị 100 000đ, thuế suất thuế GTGT là 10%, hiện nay hoá đơn có các chỉ tiêu như sau:

	Mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Hàng X
	01 cái
	1.000.000 ®
	1.000.000đ

	Thuế suất thuế GTGT:10%
	
	
	100.000đ

	Tổng cộng
	
	
	1.100.000 ®


Doanh nghiệp thu 1 100 000đ trong này bao gồm cả thuế GTGT và nộp cho Nhà nước 100 000đ. Người tiêu dùng lấy hoá đơn và không lấy hoá đơn thì kết quả như nhau là phải chi trả tiền hàng 1 100 000 ®.

      
Khi áp dụng cơ chế giảm giá thì hoá đơn sẽ được thiết kế như sau:

	Mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Hàng X
	01 cái
	1.000.000
	1.000.000đ

	Giả thiết thuế suất thuế TGT:13%
	
	
	130.000đ

	Thẻ giảm giá 3%
	
	
	-30.000d

	Tổng cộng
	
	
	1.100.000đ


Theo hoá đơn này thì người bán hàng vẫn thu đủ 1 100 000 ® và nộp thuế 100 000 ® cho nhà nước trong trường hợp khách hàng lấy hoá đơn. trong trường hợp người mua không lấy hoá đơn thì họ phải nua với giá 1 130 000đ như đã niêm yết. Nếu người mua là các tổ chức, các công ty ... sản xuất kinh doanh thì họ không có ưu tiên này vì họ đã được hoàn thuế GTGT đầu vào.

   
Khi hoá đơn đầu ra bán cho người tiêu dùng phải xuất đều đều thì doanh nghiệp không thỉi khai báo hoá đơn đầu vào nhiều hơn hoá đơn đầu ra để xin hoàn thuế. Nhà nước sẽ không cần có quỹ hoàn thuế GTGT quá mức cần thiết. Từ đó đảm bảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế GTGT, giảm được tình trạng gian lậu thuế, tạo sự công bằng trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo nguồn thu cho NSNN. Mặt khác chính sách thuế GTGT sẽ được phát huy đúng mức, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thuế cũng như việc điều tiết kinh tế vĩ mô theo hướng phát triển ổn định và bền vững.

3.2.6: Quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế và khấu trừ thuế GTGT. 

Trong khi Nhà nước chưa sửa đổi, bổ sung luật thuế GTGT, ngành thuế cần thực hiện đúng chủ trương hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp kinh doanh mua bán, xuất khẩu các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản; khuyến khích và tạo điều kiện mở rộng diện doanh nghiệp sử dụng mẫu hoá đơn thuế GTGT theo  mẫu quy định; trường hợp doanh nghiệp  chưa có điều kiện sử dụng hoá đơn tự in thì sử dụng hoá đơn do Bộ tài chính phát hành và phải ghi mã số thuế của đơn vị lên hoá đơn trước khi lưu hành và sử dụng. Ngành thuế nên kết hợp với các ngành Thương mại, Ngân hàng và Hải quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu đặc biệt là hàng hoá xuất khẩu qua biên giới đất liền để có biện pháp khuyến khích  và tạo điều kiẹn thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp; đông thời quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ; đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt là hàng hoá xuất khẩu qua biên giới đất liền để có biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ; đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước; không  thực hiện biẹn pháp chỉ cho phép doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá qua một số cửa khẩu nhất định. Không nên kiểm tra tràn lan các doanh nghiệp khi chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm và chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước. Tuy nhiên vấn đề kiểm tra vẫn phải được thực hiện định kỳ.

    
Về lâu dài, khi mà Luật thuế GTGT đã có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay thì ngành thuế cũng phải có những biện pháp quản lý quá trình thực hiện hoàn thuế thích hợp hơn đó là:

- Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp Uỷ chính quyền địa phương, Bộ Tài Chính và các Bộ ngành có liên quan như : Bộ Thương Mại, Bộ Công An, Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Hải quan; thực hiện việc kiểm tra, thanh tra đối với các đối tượng có hành vi trốn lậu và chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, xử lý thật nghiêmđối với các đối tượng này và có thể lập hồ sơ gửi lên cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như có tính chất nghiêm trọng.

- Đối với các đối tượng mua bán hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản; chỉ khấu trử thuế GTGT đầu vào đối vớihàng hoá có hoá đơn chừng từ có tính pháp lý cao ; trong đó ghi đầy đủ các tiêu trí cần thiết như: tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của người bán hàng; số lượng cụ thể, giá cả là bao nhiêu có phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm hiện tại hay không, nếu thấy có những tình tiết và số liêu không hợp lý phải thực hiện “kiểm trước xuất sau”. Không nên xuất trước rồi mới kiểm tra sau, sẽ tạo điều kiện cho đối tượng cao chạy xa bay. Mặt khác, không thực hiện khấu trừ đối với hàng hoá nông sản, lâm sản, thuỷ sản mua vào chỉ có bảng kê như hiện nay để tránh tình trạng đối tượng khai tăng số lượng và giá cả để được khấu trừ thuế và hoàn thuế; gây thiệt hại tiền bạc cho Nhà nước.

 3.2.7: Cần kiện toàn lại hệ thống quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hiêụ lực của bộ máy ngành thuế:

· Về phân công quản lý đối tượng nộp thuế: tiếp tục duy trì mô hình quản lý  như hiện nay: Cục thuế tập trung quản lý những doanh nghiệp ngoài quốc doanh lớn,các doanh nghiệp khác sẽ phân cấp cho chi cục thuế quản lý.

Sẽ phân công lại quản lý tại chi cục theo hướng hình thành các đội quản lý cá doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

· Nâng cao ý thức tránh nhiệm của đội ngũ cán bộ thuế quản lý ngoài quốc doanh. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng và cụ thể hoá các tiêu chuẩn của từng loại cán bộ quản lý có liên quan đến quản lý thu thuế đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh như tiêu chuẩn đối với các cán bộ quản lý doanh nghiệp, tiêu chuẩn cán bộ quản lý hộ cá thể, tiêu chuẩn cán bộ kế toán thuế, quản lý ấn chỉ, thanh tra thuế đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh,…

Các tiêu chuẩn của từng loại cán bộ sẽ là cơ sở để đánh giá và phân loại cán bộ căn cứ vào kết quả công tác, vào số lượng và chất lượng công việc được giao;

Việc ban hành và thực hiện các tiêu chuẩn cán bộ sẽ là cơ sở ngăn ngừa các hành vi vi phạm về đạo đức, tác phong của cán bộ thuế.

Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp thuế, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thuế, thực hiện 10 điều kỷ luật của nghành, có chương trình đào tạo và đào tạo lại toàn bộ cán bộ công chức ngành thuế. Nội dung đào tạo lại chủ yếu là kiến thức về quản lý Nhà nước, chính sách thuế; nghiệp vụ quản lý thuế; ứng dụng tin học; ngoại ngữ, đạo đức và phong cách ứng xử của người cán bộ thuế.

3.2.8: Thực hiện nộp thuế ở kho bạc

Để tránh cho cán bộ thuế phải trực tiếp đi thu tiền của từng hộ kinh doanh dễ dẫn đến tiêu cực, mất mát, tham ô, xâm tiêu tiền thuế, từ nhiều năm nay ngành thuế đã phối hợp với kho bạc tổ chức cho hộ kinh doanh đem tiền thuế  đến nộp trực tiếp vào  kho bạc.Theo báo cáo của các địa phương về cơ bản các doanh nghiệp đều đã thực hiện nộp thuế trực tiếp vào kho bạc, cơ quan thuế chỉ làm nhiệm vụ đôn đốc và giám sát việc nộp thuế, cơ quan kho bạc trực tiếp thu tiền thuế. Trường hợp cơ quan kho bạc chưa tổ chức thu trực tiếp thì cơ quan thuế mới tổ chức thu.

3.2.9: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế.

Muốn cho người nộp thuế tự giác chấp hành chính sách thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyề, giáo dục, giải thích, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế để người nộp thuế hiểu biết đầy đủ, tường tận về chính sách thuế, về kê khai nộp thuế, về phương pháp tính thuế và thời gian nộp thuế, các chế tài về xử lý vi phạm,…

Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh với số lượng đối tượng nộp thuế lớn, số đông trình độ văn hoá thấp, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền càng có ý nghĩa quan trọng. Trong thời gian tới ngoài các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, giải thích về thuế truyền thống như: bằng phương tiện thông tin đại chúng, in tờ rơi, hội thảo trao đỏi,… phải tăng cường bằng biện pháp khác như: đưa giáo dục về thuế vào chương trình giảng dạy của các trường học, thường xuyên giáo dục pháp luật về thuế trên phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức mạng lưới hướng dẫn thuế của cơ quan thuế, của các đoàn thể, mặt trận, công đoàn, giáo hội, phụ nữ… tới từng đối tượng nộp thuế.

Tiến tới mọi tổ chức, cá nhân trước khi kinh doanh đều được tập huấn, hướng dẫn về thuế, được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế miễn phí từ cơ quan thuế bằng tài liệu, qua điện thoại, tiếp xúc trực tiếp,…

3.2.10: Tăng cường chỉ đạo thực hiện thống nhất và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ do ngành thuế đặt ra.

Thực hiện thống nhất và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sẽ đảm bảo cho việc thực hiện chính sách thuế được nghiêm chỉnh, chống thất thu , đảm bảo công bằng  bình đẳng, hạn chế tiêu cực. Trong thời gian tới ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai tập trung vào các biện pháp nghiệp vụ chủ yếu như sau:

· Rà soát quản lý đối tượng, đảm bảo quản lý 100% doanh nghiệp ngoài quốc doanh .

· Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán , hoá dơn chứng từ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh lớn.

· Mở rộng công khai dân chủ trong việc xác định nghĩa vụ thuế của cá đối tượng kinh doanh.

· Tăng cường xác minh đối chiếu háo đơn, chứng từ phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận.

·  đẩy mạnh chống thất thu thuế đối với một số ngành nghề và một số lĩnh vực còn đang thất thu nhiêù như kinh doanh khách sạn, kinh doanh ăn uống, xây dựng tư nhân,…               

Kết luận

Thuế GTGT là loại thuế mới lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta. Qua thực tế 9 năm áp dụng (1999-2007), thuế GTGT đã dần đi vào đời sống kinh tế-xã hội nước ta một cách tốt đẹp; hầu hết mọi người đều nhiệt tình ủng hộ sắc thuế mới này. Cùng với các sắc thuế khác trong hệ thống thuế Việt Nam, thuế GTGT đã góp phần làm ổn định nguồn thu cho NSNN, tạo ra sự công bằng hơn cho mọi đối tượng nộp thuế, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song công tác quản lý thuế cũng còn nhiều bất cập, chưa phát huy được đúng chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế. Do vậy, việc tìm ra những giải pháp nhằm tăng cường cho công tác quản lý thuế là nhiệm vụ chung của mọi ngành mọi cấp.

Đề tài: “Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” trình bầy một số lý thuyết cơ bản phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài và trên cơ sở nền tảng lý thuyết đó để phân tích thực trạng về công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay đồng thời kiến nghị một số giải pháp với Nhà nước để giúp cơ quan thuế có thể quản lý đối tượng này được tốt hơn đảm bảo sự công bằng giữa các ĐTNT, đảm bảo và ổn định nguồn thu lâu dài cho NSNN và làm lành mạnh nền tài chính quốc gia nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển.
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